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TOM TAT

M6t diéu tra co’ ban da dwoec tién hanh dé nghién ctru thwe trang chin nudi dé & Lao. Sé liéu dwoc
thu thap tir cac ngudn tai liéu thir cap, diéu tra nhanh néng thén, diéu tra nong ho két hop véi viéc khao
sat trye tiép trén 126 dan dé tai 4 tinh dai dién cho mién Bac, mién Trung va mién Nam. Két qua diéu tra
cho thay chin nuéi dé & Lao da cé tir lau d&i, cé nhiéu thuan lgi vé diéu kién chin tha va thi trwéng tiéu
thu san pham. Tuy nhién, cho dén nay nghé chan nuéi dé van con mang tinh quang canh, dau tw it, quy
md nhd I, chu yéu la nudi dé dia phwong ning suéat thap chan tha tw do khai thac thirc &n tw nhién. Bai
bao nay céng bb két qua diéu tra co’ ban nhw mét birc tranh téng thé vé hién trang chin nuéi dé & Lao
lam co’ s& cho viéc xay dwng dinh hwéng phat trién chin nuéi dé trong thei gian téi.

Tir khoa: Dé, gidng, hé théng chin nudi, Lao, nudi dwéng.

SUMMARY

A baseline survey was conducted to investigate the current status of goat production in Laos.
Data were collected from secondry sources, rapid rural appraisal (RRA), household interviews and
direct measurements on 126 herds of goats in 4 provinces representative of the North, the Center, and
the South. Results showed that goat raising was a long last traditional practice with a number of
advantages in natural ranging conditions and market. However, goat production systems were still
extensive, exploiting natural feed resources with small herds of indigenous goats, which have small
sizes and low growth rates. The present paper provides an overview of the current goat production
systems in Laos as a background for orientation of goat production development in the country.

Key words: Goats, Laos, production systems.

1. DAT VAN DE

Ch#n nudi dé 6 Lao 12 mdt nghé truyén
thong, gén lién véi lich st phat trién cta nén
néng nghiép. Chin nubi dé duge coi la 1a mot
nghé can it von, quay vong von nhanh, tan
dung dugdc lao dong va diéu kién tu nhién
cta nhiéu vung sinh thai, nhat 13 mién nui.
Do vay, phat trién chan nuéi dé 1a mét dinh
huéng phu hgp dé giai quyét cac van dé déi
nghéo trong ndéng thon (Devendra va
McLeroy, 1982; Pearcock, 2005). Nhan ro6
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tam quan trong cta chan nuéi dé trong viéc
phat trién noéng nghiép va néng thén bén
viing ¢ Lao va nham dap tng nhu cau thit dé
ngay cang ting cua thi trudng trong nudc
cling nhu viéc tao cong an viéc 1am, dam bao
6n dinh va nang cao d6i séng ciia noéng dan,
Dang va Nha nuéc Lao da c6 chu truong
khuyén khich phat trién chan nuéi dé, coi
con dé la vat nuéi quan trong thd hai sau
con lgn. Tuy nhién, cho dén nay van con cé
rat it thong tin vé hién trang chin nudi dé &
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Lao. Bdi vay, viéc diéu tra danh gia tinh
hinh chan nuéi dé trén toan qudc l1a can thiét
dé c6 co sd dinh hudng dung cho viéc phat
trién chan nuéi dé 6 Lao.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP

Nhiing thong tin thda cdp vé sd luong
dau con va s6 ho chan nudi trén toan qudc
dudc 14y ti cac cd quan thong ké trung uong
va dia phuong. Diéu tra nhanh néng thén
(RRA) duge ap dung dé mo ta cac hé thong
chan nudi dé. Piéu tra néng ho nudi dé bing
phiéu diéu tra dung sin dugc tién hanh tai 4
tinh (méi tinh chon 2 lang dai dién), gbm cac
tinh Luangprabang (mién Béc), Savanakhet
(mién Trung), Champasack va Attapeu
(mién Nam), két hop véi viéc khdo sat truc
tiép trén 126 dan dé. S6 liéu thu thap duge
phan tich theo phuong phap thong ké mé ta.

3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. S6 lugng dau con va phan bo dan dé
trong ca nudc
S6 liéu thong ké vé dan dé dudc nudi 6
cic tinh ctia Lao trong nhiing nim gan day
dugc trinh bay & bang 1. Qua diéu tra co ban

¢6 thé thay, nude Lao c6 thai tiét khi hau va
diéu kién tu nhién - xa hoi phu hgp cho viéc
phat triộn nghé chin nuội dộ. Lao cÂ6 nhiộu
doi, ndi da rộong 16n, cộ cAy tu nhiộn phat
trién t6t quanh nam, c6 ngudn nudc sach,
nguoi dan rat thich nudi dé va nghé chin
nudi dé da cé tu lau doi. Tuy nhién, chin
nudi dé dén nay van chua phat trién, s6
Iugng dé con it so véi tiém ning cho phép.

Dé dudc nudi cht yéu é mién Trung va
mién Béc nudc Lao. Nhin chung s6 lugng dé
d cac tinh trén ca nudc tang lén véi tdc do
kha nhanh trong vong 10 nam gan day. 0
moét s6 tinh dan dé c6 gidm trong mot sd
niam nhat dinh do hién tugng thién tai bat
thuong nhu bi 1 cuén. Nam 2010 c6 3 tinh
duge danh gia 14 chin nudi nhiéu dé nhat,
d6 la Luangprabang (63,3 nghin con),
Savannakhet (50,9 nghin con) va Saravan
(38,6 nghin con). Pay 14 nhiing tinh c¢6 nhiéu
d6i nui, rat phong phu vé cac loai cay co tu
nhién, thoi tiét khi hau mat mé thich hop
cho chin nuội dộ. Ngudc lai, ¢6 2 tinh ludn c6
s6 lugng dé nudi it nhat 1a Attapeu (3,7
nghin con) va Phongsaly (4,9 nghin con), do
diéu kién ty nhién - x4 hoi va thi truong &
cac dia phuong nay khéng thuan 1¢i cho chan
nudi dé.

Bang 1. S6 lugng dé duge nubi & cac tinh qua cac nam (nghin con)

Tinh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mién Bac 53,6 50,0 56,7 63,3 79,0 85,3 89,8 101,2 1159 1485 157,8
Phongsaly 1,1 21,1 1,3 1,4 21 1,9 3,7 4,1 4,5 5,0 49
Luangnamtha 15,1 4,6 52 5,0 55 5,6 59 6,2 6,3 9,3 18,9
Oudomxay 17,6 11,7 12,3 14,9 20,8 13,6 15,6 18,0 19,5 21,7 20,9
Bokeo 2,1 3,8 1,7 1,8 4,5 4.4 5,1 5,7 6,4 9,8 10,4
Luangprabang 2,3 21,7 21,0 23,7 24,9 36,1 36,7 41,1 46,3 62,8 63,3
Huaphanh 11,6 2,4 10,2 10,5 13,5 15,7 16,2 19,0 25,1 31,2 27,3
Xayabury 3,8 3,7 5,0 6,0 7,7 8,0 6,6 7,04 7,5 8,7 11,9
Mién Trung 36,8 60,6 59,1 58,1 38,4 83,0 95,2 1046 112,8 1342 1421
Viengchane C 1,8 4.8 6,1 53 8,2 14,4 15,2 15,5 17,8 18,8 18,5
Xiengkhouang 7,5 6,3 4,3 4,0 9,4 6,7 6,5 7,1 8,0 13,8 14,5
Viengchane 2,3 4,2 44 4,5 7.4 10,7 11,5 12,5 14,2 15,3 15,5
Borikhamxay 1,8 1,7 1,8 1,9 2,1 21 7.9 9,4 10,1 12,9 15,6
Khammuane 2,7 5,7 49 4,8 6,9 7,2 11,0 12,5 14,0 24,2 26,8
Savannakhet 20,7 37,9 36,5 36,6 1,6 39,2 43,1 47,4 48,6 49,1 50,9
Mién Nam 8,4 11,2 11,7 15,1 23,2 21,7 31,6 36,8 40,3 56,2 66,7
Saravan 3,5 3,8 4,6 8,1 11,5 11,0 16,2 20,0 21,5 30,1 38,6
Sekong 1,8 4.6 4,0 4,2 6,3 6,6 7,3 8,0 8,8 12,1 13,5
Champasack 2,1 1,45 1,4 1,6 3,2 2,8 55 6,0 6,9 10,5 10,8
Attapeu 1,0 1,3 1,7 1,2 2,2 2.3 2,6 2,8 3,1 3,5 3,7
Tdng s6 dé 98,8 1220 1275 1365 1706 190,0 2166 2426 2689 338,8 366,7
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3.2. S6 ho chin nudi dé va quy mé dan

Chén nudi dé ¢ Lao vé co ban chi c6 6
quy mo néng hd. S6 lieu thong ké vé s6 hd
chian nudi dé trén toan qudc va san lugng
thit dé uéc tinh trong nhiing ndm gan day
dudc trinh bay trong bang 2. S6 hé chan nudi
dé trén ca nuéc ting lién tuc tit nam 2000
dén 2009. Tuy nhién, ti nam 2009 sang nim
2010 s6 ho nudi dé da giam xudng vi 6 Lao
dang ddy manh phat trién tréng cdy cong
nghiép, ngd va sin nén dién tich chian nudi
dé bi thu hep. Diéu dang chd §, nam 2009
mua li kéo dai da anh hudng truc tiép dén
cac ho gia dinh nudi dé vi nhiéu dan dé bi
cudn troi, nha ctia bi hu héng néng, khéng cé
kha n#ng vay von nén cac ho khong thé tiép
tuc nuéi dé dudge niia.

Két qua diéu tra (Bang 3) ciing cho thay,

tai cac lang cÂ6 kha nhiộu hd nuội dộ. Trung
binh tai cic lang diéu tra c6 14,8% s6 hd nudi
dé, tham chi c6 lang trén 25% s6 ho nudi dé.
Diéu d6 cho thdy chan nudi dé c6 tAm quan
trong d6i v6i kinh t€ néng thén & Lao dua
trén cd sé dung con dé dé khai thac cac diéu
kién tu nhién va lao déng sin c6b.

Két qua diéu tra (Bang 4) cho thay,
phén 16n cac ho nudi c6 quy moé dan dé 6 - 10
con (57,14%), tiép d6 1a cac ho nudi 1 - 5 con
(22,86%) va cac ho nu6i 11 - 15 con (13,33%),
con lai khoang 6,67% ho nuoéi 16 - 20 con.
Chua c6 hé nao nuéi trén 20 con dé. Nhu
vay, chin nudi dé é Lao c¢6 quy md con nhd
1é. Theo danh gid chung, ngudi dian chian
nudi dé hau hét 1a tu cung tu cdp nén chi
chin nudi theo diéu kién vén cé cta gia dinh
nén khoéng md rong quy mé chin nudi.

Bang 2. S6 ho chin nubi va san lugng thit dé wéc tinh trén ca nuéc Lao

Nam 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Téng sb ho nudi dé 8113 8280 8500 9100 11373 12666 14000 17866 19266 24466 23945
San lwgng thit (tan) 429 480 490 527 659 735 812 1036 1120 1422 1392
Bang 3. Ty 1é s6 ho nuéi dé trong lang
Lang diéu tra Tinh Sb ho trong lang Sé hd nudi dé Ty 1€ h6 nudi dé (%)
Laksip Luangprabang 65 11 16,9
Khoksavang Luangprabang 70 14 20,0
Nongsaphang Savanakhet 150 20 13,3
Nongdeun Savanakhet 220 15 6,8
Laksisip Champasack 90 15 16.6
Kengkia Champasack 85 15 17,6
Xekhaman Attapeu 75 19 25,3
Kengmakhua Attapeu 95 17 17,8
Cong 850 126 14,8
Bang 4. S6 hé chin nubi dé & cac quy mé khac nhau tai cac tinh diéu tra
%g:g; Champasack Luangprabang Savannakhet Attapeu S8 1o Corzl% & (%)
1-5 0 6 9 9 24 22,86
6-10 15 16 15 14 60 57,14
11-15 6 5 2 1 14 13,33
16 -20 1 3 3 0 7 6,67
> 20 0 0 0 0 0 0,00
Cong 22 30 29 24 105 100,00
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3.3. Giong va nhan giéng

Giodng dé dugc nudi phd bién ¢ Lao 1a dia
phuong hay con goi 1a dé Lat (Hinh 1). Gan
day c6 mot s6 dé Bach Thao dugc nhap tu
Viét Nam dé nhan thuin va lai tao véi dé dia
phuong. Dé Lat c¢6 mau sic 16ng da rat da
dang, da s6 c6 mau vang nau hoéc den loang
trang. Dé nay c6 tAm véc nhé véi khéi lugng
trudng thanh khoang 24 - 30 kg (Nguyen
Xuan Trach va Buonmy Phiovankham,
2011). Mot s6 dic diém ngoai hinh chinh
gdbm: than ngin; nguc it nd d6i véi dé cai; tai
dai, to via phai, hoi nghiéng vé phia sau;
dau va c6 to viia phai; bung to. Dé cai cé
minh to vé ding sau, bé vé dang trude, cd bé,
bén chan bé hon so véi dé duc. Dé duc co
minh to, cAn ddi, da s§ c6 16ng nguc to hon
mot it so v6i phan sau; bén chan to. Nhiing
dic diém ngoai hinh nay caa dé Lat rat
giong véi dé C6 6 Viét Nam (Pinh Van Binh
va cs., 2007). Rat c6 thé dé Lat caa Lao c6
cting mot ngudn goc di truyén véi dé Co cua
Viét Nam, thudc nhém dé Pong Nam A
“Kambing Katjang” (Nozawa va cs., 1998).

Vi chi chén nuéi v6i quy md nhd nén
nguoi dan thuong mua dé cua nhau vé nudi.
Ho chin nudi thusng chon nhiing con dé duc
to, khoe, khong c6 di tat, ¢ tinh hing cao va
¢6 ngoai hinh dic trung cua gidng dé lam
duc giong. Thuong mdi dan dé chi dé duy tri
1 - 2 ho#c khong c6 dé duc giong. Phuong
thiic phoi giong chi c6 phéi tu nhién trong
dan; néu trong dan khong c6 dé duc thi dudi
chung véi dan cta ho khac c6 dé duc dé duge

-m.i". = = :

phéi gidng tu do. Véi cach nhan gidng nay
thi chic chin mtc d6 dong huyét rat cao.
Viéc quan ly dan va cong tac giong khong
dudc tién hanh trén co sé theo doi ca thé.

3.4. Thic an va phuong thiic chan nuoi

Toan bd s6 ho dude diéu tra déu nudi dé
theo phuong thiic quang canh, tic la dé dudc
tha tu do kiém &n cay cd tu nhién. Déi khi
ngudi dan cé b6 sung mot it sén, khoai, cam,
ngd va mot s6 loai ¢o 14 tai chudng nhu co chi,
so diia, cay chudi, 1a khé, 14 mit... (Bang 5).
Ngudi dan hau nhu chua quen trong cac loai
cdy thic dn dé bd sung cho dé. Viéc bao
quan, ch& bién va du tri thiic 4n cho dé ciing
chua dugc quan tdm.

Dua vao diéu kién tu nhién thuc t&€ ctua
tiing vung, tiing mua khic nhau ma thoi
gian ch#n tha c6 khac nhau, thuong vao mua
lanh va mua thi dé dudc tha mudn hon. Binh
thuong budi sang ngudi dan tha dé vao lic 7
- 8 gi6 va budi chiéu dudi dé vé chudng lic 4 -
5 gidg. Dé dugc tha tu do theo dan, trit nhiing
con bi bénh tat hodc méi dé thi duge nhét lai
dé diéu tri hodc cham séc riéng & chudng.

Ché& d6 nudi dudng dé nhu hién tai 6 Lao
té ra khong dap ting da nhu ciu dinh dudng
cho dé, dac biét 1a vao mua khé (thang 2 dén
thang 5), nén dé cham 16n, ning suit thap.
Chinh vi thé& viéc b sung dinh dudng, nhat
la thiéc an giau protein va khoang, c6 tac
dung cii thién rd rét ning sudt cta dé
(Phengsavanh, 2003; Keopaseuht va cs.,
2004; Bounmy Phiovankham va Nguyén
Xuén Trach, 2011).

Tt ] s o

Hinh 1. Dé dia phuong (Lat) duc (bén trai) va cai (bén phai)
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Bang 5. Cac loai thitc an dugc cac nong ho bs sung cho dé tai chudng

Loai thtrc an Sb ho Ty 1& (%)

La mit 17 34
La chubi 10 20
La xoai 14 28
La tao 8 16
La sén 5 10
Théan 1a dau sau thu cu 11 22
Than 14 ngd sau thu bép 8 16
L& cay tw nhién 47 94
Cé tw nhién 7 14
C6 tréng 2 4

Cong 50 100

» o« R A A ~ n n
Bang 6. Cac kiéu chuong nuéi dé néong ho

Kiéu chuéng Sého Ty 18 (%)
Chubng bang gb 90 71,43
Chudng bang tre nira 25 19,84
Khoéng chudng 11 8,73

Cong 126 100,00

Hinh 2. Chuéng nuéi dé dic trung & Lao

3.5. Chuong trai

Binh thudng thi méi hd chén nubi dé chi
c6 mot cai chudng via phai véi dan dé cua
minh dé gii dé vé ban dém. Chudng thudng
dugc lam gin nha &, xung quanh chudng
thuong cé trong cay. Tuy nhién, mot s6 ho
khéng lam chudng cho dé ma chi tha dé
quanh nha 8, doc dudng di hay phan dat
chung. Mot s6 ho tha dé trong vuon cay &n
qua c6 tan cao véi mat d6 5 - 10 con/ha.
Nhiing ho dat hep thi trong cé dé nudi nhét
dé vao vu trong rau. Mot s6 ho khong co dién
tich dat quanh nha thi tha dé theo doc dudng
trong mua vu trong lda c6 ngudi chan.
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O mot s6 lang c6 dat cong chung, khi
dén mua vu tréng lda hodc rau, tat ca dong
vat nhai lai dudc tha vao dit chung dé va cac
ho thay nhau chin dé dé khéng cho dé ra
ngoai khu vuc pha hoai rau mau ctua dan
lang. Cac ho nudi dé c6 nhiéu kiéu chudng
nudi khac nhau (Bang 6). Chudng dé thudng
duge 1am bang gb, tranh tre, nta, 1a (Hinh 2).
Khung chudng lam béng tre hay gb. Nén san
bing gb hodc tre. San chudng c6 chiéu cao
cach mit dat khoang 0,7 - 1,0 m. M4i chuéng
lgp bing cb tranh, tre, nta, gb hay ciing c6
khi dudc 1gp bing ton.
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Bang 7. Ty 1& mic bénh va chét ctia dé nuoi & néong ho
(trong 362 dé diéu tra nam 2009)

Dé méc bénh Dé chét
Sé con Ty 1& méc (%) Sé con Ty 1& chét (%)
L& mém long méng 91 25,13 39 10,77
Viém phéi 54 14,92 15 4,13
Tiéu chay 29 8,01 9 2,49
Ky sinh trung dwong rudt 17 4,69 14 3,87
DPau mét 10 2,76 7 1,90
Chét tiv so' sinh dén 12 thang tudi - 19,33
Chét trén 12 thang tudi - 3,86
Céng 201 55,53 84 23,20

3.6. Bénh tat cta dé va cong tac thay

Két qua diéu tra 57 ho nudi dé & 4 tinh
(Bang 7) cho thdy trong tong s6 362 con dé
ma cac ho nay da nuội thi cÂ6 201 lugt con
(55,53%) da tung mộc bộnh, trong dộ c6 84
con (23,20%) da chét, chu yéu 1a dé chét dudi
12 thang tudi (19,33%). Dé thudng bi méc
mot s6 bénh nhu 16 mdém long méng, viém
phéi, tiéu chay. Mot s6 dé cé hién tugng
nhiém ky sinh tring dudng rudt va dau mét.
Bénh 16 moém long méng da xay ra rat
nghiém trong trong nidm 2009 trén dan dé &
moi lia tudi.

Mic du 6 cac thon ban da c6 thd y vién
co s6 dé cham séc stic khoé cho vat nudi,
nhung d6i véi con dé thi chua cé loai vacxin
nao dude 4p dung. Nguosi dan thuong tu mua
thudc vé tiém cho nhiing con méc cac bénh
nhu tiéu chay, dau bung, s6t va ho. Déi véi
bénh dau va 16 mém long méng thi ngudi
dan thuong dung qua chua nhu chanh, quyt
hoac nau nhiing loai vé cay chat béi 1én chd
loét. Doi véi cac bénh khac nhu truéng hoi da
6, viém vi... thi hdu nhu ngudi dan chua
tim ra cach chiia tri nao cho dé.

3.7. Thi truong

Nguoi Lao rat thich &n cac mén an duge
ché bién ti dé nén viéc ban dé cia ngudi dan
tuong d6i dé dang. Hién nay da hinh thanh
rat nhiéu cac hang quan nhu quan l4u dé,
quéan dé nudng... 6 tat ca cac thanh phd hodc

phé huyén nén hang ngay c6 rit nhiéu
khach hang dén mua dé tai cdc néng ho dé
phuc vu cho cic nha hang nay. Ngusi dan co
thé ban dé d& dang tai nha hay ban tai cho.
O mot s6 tinh bién gidi, ngudi dan c¢6 thé ban
dé sang ca Viét Nam. Phan 16n dé dudc xuit
ban 1a dé trudng thanh. Khi dé da trudng
thanh c6 khoi lugng khoang 25 - 30 kg
thudng duge ban cho khach mua dé lam thit
ho#c lam gidng. 0 Lao, con dé con dugc st
dung lam qua biéu.

Tham gia vao chudi tiéu thu dé con cb
cac thuong 14i & cdc x6m va thi tradn véi
nhiéu hoat déng khac nhau gém thu gom,
van chuyén, giét md, ban buén, ban 1. San
phdm cudi cung 14 thit dé va cac san phdm
khic sau giét mé nhu xucng, md, léng...
dudc ban cho cdc nha hang hay nguci tiéu
dung c6 nhu cau. Cac nha hang chuyén kinh
doanh cac mén &n ti thit dé nhdm phuc vu
cho thuc khach va cac cudc lién hoan, hoi
nghi... 14 thi trudng tiéu thu thit dé chinh &
Lao. Nguyén liéu dugc cung cdp bdi cac tu
thuong chuyén di mua dé ttt cac hd chan
nudi. Nhitng ngudi c6 nhu cau st dung thit
dé trong mot sd cac thu tuc nhu ma chay,
lién hoan, 1& tét ... thuong mua dé thong qua
cac tu thuong hodc mua truc tiép tai cac ho
chan nubi dé.

Két qua diéu tra s6 dé ban ra trong nim
2009 ctia 126 ho nudi dé duge téng hop trong
bang 8.
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Bang 8. S6 lugng dé ban hang nim ctia hd chian nuéi (nam 2009)

S6 dé ban/nam Sé hd Ty 18 (%)
0 17 13,49
1-5 64 50,79
6-10 38 30,17
11-15 6 4,76
>15 1 0,79
Cang 126 100,00

Binh thuong mdi nidm mot ho chin nuoi
dé c6 thé ban 3 - 5 con dé, tham chi trén 10
con. Dé thudc loai gia stic nhé duge rat nhiéu
khach hang ua chudéng, dé ban nén chin
nudi dé da giip dugec nhiéu ho dan thoat
khoi nhiing khé khin truée mit. Qua diéu
tra ching toi thay riang cac néng ho cé chian
nudi dé méc du nudi véi quy md nhé nhung
mdi nam c6 thé thu duge hang triéu kip tir
ban dé ma khong can dau tu nhiéu chi phi.

4. KET LUAN

Ch#n nudi dé 6 Lao con mang tinh
quang canh, quy moé nhé 18, it dau tu. Thiic
an cht yéu 1a cay cd tu nhién do dé chin tha
tu kiém. Giong dé dugc nudi chu yéu la dé
dia phuong (Lat) va dugc phoi giéng tu nhién
khong kiém soat. Chudng trai don gian lam
bang g6, tre, nia, 14 hoic khéng cé chudng.
Ty 1é mic bénh va chét cia dé kha cao. Dé
d& ban tai nha, 6 cho hay xudt khdu. Nuéc
Lao c6 nhiéu tiém ning chian nudi dé nhung
dé phat trién bén viing cin giai quyét tot
hon cac van dé vé gidng, thiic 4n, cham séc
quan ly va vé sinh thi y.
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TÓM TẮT


Một điều tra cơ bản đã được tiến hành để nghiên cứu thực trạng chăn nuôi dê ở Lào. Số liệu được thu thập từ các nguồn tài liệu thứ cấp, điều tra nhanh nông thôn, điều tra nông hộ kết hợp với việc khảo sát trực tiếp trên 126 đàn dê tại 4 tỉnh đại diện cho miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Kết quả điều tra cho thấy chăn nuôi dê ở Lào đã có từ lâu đời, có nhiều thuận lợi về điều kiện chăn thả và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, cho đến nay nghề chăn nuôi dê vẫn còn mang tính quảng canh, đầu tư ít, quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu là nuôi dê địa phương năng suất thấp chăn thả tự do khai thác thức ăn tự nhiên. Bài báo này công bố kết quả điều tra cơ bản như một bức tranh tổng thể về hiện trạng chăn nuôi dê ở Lào làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng phát triển chăn nuôi dê trong thời gian tới.

Từ khoá: Dê, giống, hệ thống chăn nuôi, Lào, nuôi dưỡng.


SUMMARY


A baseline survey was conducted to investigate the current status of goat production in Laos. Data were collected from secondry sources, rapid rural appraisal (RRA), household interviews and direct measurements on 126 herds of goats in 4 provinces representative of the North, the Center, and the South. Results showed that goat raising was a long last traditional practice with a number of advantages in natural ranging conditions and market. However, goat production systems were still extensive, exploiting natural feed resources with small herds of indigenous goats, which have small sizes and low growth rates. The present paper provides an overview of the current goat production systems in Laos as a background for orientation of goat production development in the country.  

Key words: Goats, Laos, production systems. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Chăn nuôi dê ở Lào là một nghề truyền thống, gắn liền với lịch sử phát triển của nền nông nghiệp. Chăn nuôi dê được coi là là một nghề cần ít vốn, quay vòng vốn nhanh, tận dụng được lao động và điều kiện tự nhiên của nhiều vùng sinh thái, nhất là miền núi. Do vậy, phát triển chăn nuôi dê là một định hướng phù hợp để giải quyết các vấn đề đói nghèo trong nông thôn (Devendra và McLeroy, 1982; Pearcock, 2005). Nhận rõ tầm quan trọng của chăn nuôi dê trong việc phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững ở Lào và nhằm đáp ứng nhu cầu thịt dê ngày càng tăng của thị trường trong nước cũng như việc tạo công ăn việc làm, đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống của nông dân, Đảng và Nhà nước Lào đã có chủ trương khuyến khích phát triển chăn nuôi dê, coi con dê là vật nuôi quan trọng thứ hai sau con lợn. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn có rất ít thông tin về hiện trạng chăn nuôi dê ở Lào. Bởi vậy, việc điều tra đánh giá tình hình chăn nuôi dê trên toàn quốc là cần thiết để có cơ sở định hướng đúng cho việc phát triển chăn nuôi dê ở Lào. 


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 


Những thông tin thứ cấp về số lượng đầu con và số hộ chăn nuôi trên toàn quốc được lấy từ các cơ quan thống kê trung ương và địa phương. Điều tra nhanh nông thôn (RRA) được áp dụng để mô tả các hệ thống chăn nuôi dê. Điều tra nông hộ nuôi dê bằng phiếu điều tra dựng sẵn được tiến hành tại 4 tỉnh (mỗi tỉnh chọn 2 làng đại diện), gồm các tỉnh Luangprabang (miền Bắc), Savanakhet (miền Trung), Champasack và Attapeu (miền Nam), kết hợp với việc khảo sát trực tiếp trên 126 đàn dê. Số liệu thu thập được phân tích theo phương pháp thống kê mô tả.   


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Số lượng đầu con và phân bố đàn dê 
       trong cả nước

Số liệu thống kê về đàn dê được nuôi ở các tỉnh của Lào trong những năm gần đây được trình bày ở bảng 1. Qua điều tra cơ bản

có thể thấy, nước Lào có thời tiết khí hậu và điều kiện tự nhiên - xã hội phù hợp cho việc phát triển nghề chăn nuôi dê. Lào có nhiều đồi, núi đá rộng lớn, cỏ cây tự nhiên phát triển tốt quanh năm, có nguồn nước sạch, người dân rất thích nuôi dê và nghề chăn nuôi dê đã có từ lâu đời. Tuy nhiên, chăn nuôi dê đến nay vẫn chưa phát triển, số lượng dê còn ít so với tiềm năng cho phép.


Dê được nuôi chủ yếu ở miền Trung và miền Bắc nước Lào. Nhìn chung số lượng dê ở các tỉnh trên cả nước tăng lên với tốc độ khá nhanh trong vòng 10 năm gần đây. ở một số tỉnh đàn dê có giảm trong một số năm nhất định do hiện tượng thiên tai bất thường như bị lũ cuốn. Năm 2010 có 3 tỉnh được đánh giá là chăn nuôi nhiều dê nhất, đó là Luangprabang (63,3 nghìn con), Savannakhet (50,9 nghìn con) và Saravan (38,6 nghìn con). Đây là những tỉnh có nhiều đồi núi, rất phong phú về các loại cây cỏ tự nhiên, thời tiết khí hậu mát mẻ thích hợp cho chăn nuôi dê. Ngược lại, có 2 tỉnh luôn có số lượng dê nuôi ít nhất là Attapeu (3,7 nghìn con) và Phongsaly (4,9 nghìn con), do điều kiện tự nhiên - xã hội và thị trường ở các địa phương này không thuận lợi cho chăn nuôi dê. 

		Bảng 1. Số lượng dê được nuôi ở các tỉnh qua các năm (nghìn con)


Tỉnh

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010



		Miền Bắc

		53,6

		50,0

		56,7

		63,3

		79,0

		85,3

		89,8

		101,2

		115,9

		148,5

		157,8



		Phongsaly

		1,1

		21,1

		1,3

		1,4

		2,1

		1,9

		3,7

		4,1

		4,5

		5,0

		4,9



		Luangnamtha

		15,1

		4,6

		5,2

		5,0

		5,5

		5,6

		5,9

		6,2

		6,3

		9,3

		18,9



		Oudomxay

		17,6

		11,7

		12,3

		14,9

		20,8

		13,6

		15,6

		18,0

		19,5

		21,7

		20,9



		Bokeo

		2,1

		3,8

		1,7

		1,8

		4,5

		4,4

		5,1

		5,7

		6,4

		9,8

		10,4



		Luangprabang

		2,3

		21,7

		21,0

		23,7

		24,9

		36,1

		36,7

		41,1

		46,3

		62,8

		63,3



		Huaphanh

		11,6

		2,4

		10,2

		10,5

		13,5

		15,7

		16,2

		19,0

		25,1

		31,2

		27,3



		Xayabury

		3,8

		3,7

		5,0

		6,0

		7,7

		8,0

		6,6

		7,04

		7,5

		8,7

		11,9



		Miền Trung

		36,8

		60,6

		59,1

		58,1

		38,4

		83,0

		95,2

		104,6

		112,8

		134,2

		142,1



		Viengchane C

		1,8

		4,8

		6,1

		5,3

		8,2

		14,4

		15,2

		15,5

		17,8

		18,8

		18,5



		Xiengkhouang

		7,5

		6,3

		4,3

		4,0

		9,4

		6,7

		6,5

		7,1

		8,0

		13,8

		14,5



		Viengchane

		2,3

		4,2

		4,4

		4,5

		7,4

		10,7

		11,5

		12,5

		14,2

		15,3

		15,5





		Borikhamxay

		1,8

		1,7

		1,8

		1,9

		2,1

		2,1

		7,9

		9,4

		10,1

		12,9

		15,6



		Khammuane

		2,7

		5,7

		4,9

		4,8

		6,9

		7,2

		11,0

		12,5

		14,0

		24,2

		26,8



		Savannakhet

		20,7

		37,9

		36,5

		36,6

		1,6

		39,2

		43,1

		47,4

		48,6

		49,1

		50,9



		Miền Nam

		8,4

		11,2

		11,7

		15,1

		23,2

		21,7

		31,6

		36,8

		40,3

		56,2

		66,7



		Saravan

		3,5

		3,8

		4,6

		8,1

		11,5

		11,0

		16,2

		20,0

		21,5

		30,1

		38,6



		Sekong

		1,8

		4,6

		4,0

		4,2

		6,3

		6,6

		7,3

		8,0

		8,8

		12,1

		13,5



		Champasack

		2,1

		1,45

		1,4

		1,6

		3,2

		2,8

		5,5

		6,0

		6,9

		10,5

		10,8



		Attapeu

		1,0

		1,3

		1,7

		1,2

		2,2

		2.3

		2,6

		2,8

		3,1

		3,5

		3,7



		Tổng số dê

		98,8

		122,0

		127,5

		136,5

		170,6

		190,0

		216,6

		242,6

		268,9

		338,8

		366,7





3.2. Số hộ chăn nuôi dê và quy mô đàn


Chăn nuôi dê ở Lào về cơ bản chỉ có ở quy mô nông hộ. Số liệu thống kê về số hộ chăn nuôi dê trên toàn quốc và sản lượng thịt dê ước tính trong những năm gần đây được trình bày trong bảng 2. Số hộ chăn nuôi dê trên cả nước tăng liên tục từ năm 2000 đến 2009. Tuy nhiên, từ năm 2009 sang năm 2010 số hộ nuôi dê đã giảm xuống vì ở Lào đang đẩy mạnh phát triển trồng cây công nghiệp, ngô và sắn nên diện tích chăn nuôi dê bị thu hẹp. Điều đáng chú ý, năm 2009 mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ gia đình nuôi dê vì nhiều đàn dê bị cuốn trôi, nhà cửa bị hư hỏng nặng, không có khả năng vay vốn nên các hộ không thể tiếp tục nuôi dê được nữa.


Kết quả điều tra (Bảng 3) cũng cho thấy, 


tại các làng có khá nhiều hộ nuôi dê. Trung bình tại các làng điều tra có 14,8% số hộ nuôi dê, thậm chí có làng trên 25% số hộ nuôi dê. Điều đó cho thấy chăn nuôi dê có tầm quan trọng đối với kinh tế nông thôn ở Lào dựa trên cơ sở dùng con dê để khai thác các điều kiện tự nhiên và lao động sẵn có.  


Kết quả điều tra (Bảng 4) cho thấy, phần lớn các hộ nuôi có quy mô đàn dê 6 - 10 con (57,14%), tiếp đó là các hộ nuôi 1 - 5 con (22,86%) và các hộ nuôi 11 - 15 con (13,33%), còn lại khoảng 6,67% hộ nuôi 16 - 20 con. Chưa có hộ nào nuôi trên 20 con dê. Như vậy, chăn nuôi dê ở Lào có quy mô còn nhỏ lẻ. Theo đánh giá chung, người dân chăn nuôi dê hầu hết là tự cung tự cấp nên chỉ chăn nuôi theo điều kiện vốn có của gia đình nên không mở rộng quy mô chăn nuôi............ 


Bảng 2. Số hộ chăn nuôi và sản lượng thịt dê ước tính trên cả nước Lào


		Năm

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010



		Tổng số hộ nuôi dê

		8113

		8280

		8500

		9100

		11373

		12666

		14000

		17866

		19266

		24466

		23945



		Sản lượng thịt (tấn)

		429

		480

		490

		527

		659

		735

		812

		1036

		1120

		1422

		1392





Bảng 3. Tỷ lệ số hộ nuôi dê trong làng


		Làng điều tra

		Tỉnh

		Số hộ trong làng

		Số hộ nuôi dê

		Tỷ lệ hộ nuôi dê (%)



		Laksip

		Luangprabang

		65

		11

		16,9



		Khoksavang

		Luangprabang

		70

		14

		20,0



		Nongsaphang

		Savanakhet

		150

		20

		13,3



		Nongdeun

		Savanakhet

		220

		15

		6,8



		Laksisip

		Champasack

		90

		15

		16.6



		Kengkia

		Champasack

		85

		15

		17,6



		Xekhaman

		Attapeu

		75

		19

		25,3



		Kengmakhua

		Attapeu

		95

		17

		17,8



		Cộng

		850

		126

		14,8

		





Bảng 4. Số hộ chăn nuôi dê ở các quy mô khác nhau tại các tỉnh điều tra

		Quy mô


(dê/hộ)

		Champasack

		Luangprabang

		Savannakhet

		Attapeu

		Cộng



		

		

		

		

		

		Số hộ

		Tỷ lệ (%)



		1 – 5

		0

		6

		9

		9

		24

		22,86



		6 – 10

		15

		16

		15

		14

		60

		57,14



		11 – 15

		6

		5

		2

		1

		14

		13,33



		16 – 20

		1

		3

		3

		0

		7

		6,67



		> 20

		0

		0

		0

		0

		0

		0,00



		Cộng

		22

		30

		29

		24

		105

		100,00





3.3. Giống và nhân giống 

Giống dê được nuôi phổ biến ở Lào là địa phương hay còn gọi là dê Lạt (Hình 1). Gần đây có một số dê Bách Thảo được nhập từ Việt Nam để nhân thuần và lai tạo với dê địa phương. Dê Lạt có màu sắc lông da rất đa dạng, đa số có màu vàng nâu hoặc đen loang trắng. Dê này có tầm vóc nhỏ với khối lượng trưởng thành khoảng 24 - 30 kg (Nguyen Xuan Trach và Buonmy Phiovankham, 2011). Một số đặc điểm ngoại hình chính gồm: thân ngắn; ngực ít nở đối với dê cái; tai dài, to vừa phải, hơi nghiêng về phía sau; đầu và cổ to vừa phải; bụng to. Dê cái có mình to về đằng sau, bé về đằng trước, cổ bé, bốn chân bé hơn so với dê đực. Dê đực có mình to, cân đối, đa số có lồng ngực to hơn một ít so với phần sau; bốn chân to. Những đặc điểm ngoại hình này của dê Lạt rất giống với dê Cỏ ở Việt Nam (Đinh Văn Bình và cs., 2007). Rất có thể dê Lạt của Lào có cùng một nguồn gốc di truyền với dê Cỏ của Việt Nam, thuộc nhóm dê Đông Nam á “Kambing Katjang” (Nozawa và cs., 1998). 


Vì chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ nên người dân thường mua dê của nhau về nuôi. Hộ chăn nuôi thường chọn những con dê đực to, khỏe, không có dị tật, có tính hăng cao và có ngoại hình đặc trưng của giống để làm đực giống. Thường mỗi đàn dê chỉ để duy trì 1 - 2 hoặc không có dê đực giống. Phương thức phối giống chỉ có phối tự nhiên trong đàn; nếu trong đàn không có dê đực thì đuổi chung với đàn của hộ khác có dê đực để được phối giống tự do. Với cách nhân giống này thì chắc chắn mức độ đồng huyết rất cao. Việc quản lý đàn và công tác giống không được tiến hành trên cơ sở theo dõi cá thể.


3.4. Thức ăn và phương thức chăn nuôi 

Toàn bộ số hộ được điều tra đều nuôi dê theo phương thức quảng canh, tức là dê được thả tự do kiếm ăn cây cỏ tự nhiên. Đôi khi người dân có bổ sung một ít sắn, khoai, cám, ngô và một số loại cỏ lá tại chuồng như cỏ chỉ, so đũa, cây chuối, lá khế, lá mít… (Bảng 5). Người dân hầu như chưa quen trồng các loại cây thức ăn để bổ sung cho dê. Việc bảo quản, chế biến và dự trữ thức ăn cho dê cũng chưa được quan tâm. 

Dựa vào điều kiện tự nhiên thực tế của từng vùng, từng mùa khác nhau mà thời gian chăn thả có khác nhau, thường vào mùa lạnh và mưa thì dê được thả muộn hơn. Bình thường buổi sáng người dân thả dê vào lúc 7 - 8 giờ và buổi chiều đuổi dê về chuồng lúc 4 -5 giờ. Dê được thả tự do theo đàn, trừ những con bị bệnh tật hoặc mới đẻ thì được nhốt lại để điều trị hoặc chăm sóc riêng ở chuồng. 


Chế độ nuôi dưỡng dê như hiện tại ở Lào tỏ ra không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho dê, đặc biệt là vào mùa khô (tháng 2 đến tháng 5), nên dê chậm lớn, năng suất thấp. Chính vì thế việc bổ sung dinh dưỡng, nhất là thức ăn giàu protein và khoáng, có tác dụng cải thiện rõ rệt năng suất của dê (Phengsavanh, 2003; Keopaseuht và cs., 2004; Bounmy Phiovankham và Nguyễn Xuân Trạch, 2011).



Hình 1. Dê địa phương (Lạt) đực (bên trái) và cái (bên phải) 

		 Bảng  5. Các loại thức ăn được các nông hộ bổ sung cho dê tại chuồng


Loại thức ăn

		Số hộ

		Tỷ lệ (%)



		Lá mít

		17

		34



		Lá chuối

		10

		20



		Lá xoài

		14

		28



		Lá táo

		8

		16



		Lá sắn

		5

		10



		Thân lá đậu sau thu củ

		11

		22



		Thân lá ngô sau thu bắp

		8

		16



		Lá cây tự nhiên

		47

		94



		Cỏ tự nhiên

		7

		14



		Cỏ trồng

		2

		4



		Cộng

		50

		100





Bảng 6. Các kiểu chuồng nuôi dê nông hộ 


		Kiểu chuồng

		Số hộ

		Tỷ lệ (%)



		Chuồng bằng gỗ

		90

		71,43



		Chuồng bằng tre nứa

		25

		19,84



		Không chuồng

		11

		8,73



		Cộng

		126

		100,00







Hình 2. Chuồng nuôi dê đặc trưng ở Lào

3.5. Chuồng trại 

Bình thường thì mỗi hộ chăn nuôi dê chỉ có một cái chuồng vừa phải với đàn dê của mình để giữ dê về ban đêm. Chuồng thường được làm gần nhà ở, xung quanh chuồng thường có trồng cây. Tuy nhiên, một số hộ không làm chuồng cho dê mà chỉ thả dê quanh nhà ở, dọc đường đi hay phần đất chung. Một số hộ thả dê trong vườn cây ăn quả có tán cao với mật độ 5 - 10 con/ha. Những hộ đất hẹp thì trồng cỏ để nuôi nhốt dê vào vụ trồng rau. Một số hộ không có diện tích đất quanh nhà thì thả dê theo dọc đường trong mùa vụ trồng lúa có người chăn. 


ở một số làng có đất công chung, khi đến mùa vụ trồng lúa hoặc rau, tất cả động vật nhai lại được thả vào đất chung đó và các hộ thay nhau chăn dê để không cho dê ra ngoài khu vực phá hoại rau màu của dân làng. Các hộ nuôi dê có nhiều kiểu chuồng nuôi khác nhau (Bảng 6). Chuồng dê thường được làm bằng gỗ, tranh tre, nứa, lá (Hình 2). Khung chuồng làm bằng tre hay gỗ. Nền sàn bằng gỗ hoặc tre. Sàn chuồng có chiều cao cách mặt đất khoảng 0,7 - 1,0 m. Mái chuồng lợp bằng cỏ tranh, tre, nứa, gỗ hay cũng có khi được lợp bằng tôn.


Bảng 7. Tỷ lệ mắc bệnh và chết của dê nuôi ở nông hộ
(trong 362 dê điều tra năm 2009)


		

		Dê mắc bệnh

		Dê chết



		

		Số con

		Tỷ lệ mắc (%)

		Số con

		Tỷ lệ chết (%)



		Lở mồm long móng

		91

		25,13

		39

		10,77



		Viêm phổi

		54

		14,92

		15

		4,13



		Tiêu chảy

		29

		8,01

		9

		2,49



		Ký sinh trùng đường ruột

		17

		4,69

		14

		3,87



		Đau mắt

		10

		2,76

		7

		1,90



		Chết từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi

		

		-

		

		19,33



		Chết trên 12 tháng tuổi

		

		-

		

		3,86



		Cộng

		201

		55,53

		84

		23,20



		

		

		

		

		





3.6. Bệnh tật của dê và công tác thú y

Kết quả điều tra 57 hộ nuôi dê ở 4 tỉnh (Bảng 7) cho thấy trong tổng số 362 con dê mà các hộ này đã nuôi thì có 201 lượt con (55,53%) đã từng mắc bệnh, trong đó có 84 con (23,20%) đã chết, chủ yếu là dê chết dưới 12 tháng tuổi (19,33%). Dê thường bị mắc một số bệnh như lở mồm long móng, viêm phổi, tiêu chảy. Một số dê có hiện tượng nhiễm ký sinh trùng đường ruột và đau mắt. Bệnh lở mồm long móng đã xảy ra rất nghiêm trọng trong năm 2009 trên đàn dê ở mọi lứa tuổi.


Mặc dù ở các thôn bản đã có thú y viên cơ sở để chăm sóc sức khoẻ cho vật nuôi, nhưng đối với con dê thì chưa có loại vacxin nào được áp dụng. Người dân thường tự mua thuốc về tiêm cho những con mắc các bệnh như  tiêu chảy, đau bụng, sốt và ho. Đối với bệnh đậu và lở mồm long móng thì người dân thường dùng quả chua như chanh, quýt hoặc nấu những loại vỏ cây chát bôi lên chỗ loét. Đối với các bệnh khác như trướng hơi dạ cỏ, viêm vú… thì hầu như người dân chưa tìm ra cách chữa trị nào cho dê.


3.7. Thị trường 

Người Lào rất thích ăn các món ăn được chế biến từ dê nên việc bán dê của người dân  tương đối dễ dàng. Hiện nay đã hình thành rất nhiều các hàng quán như quán lẩu dê, quán dê nướng… ở tất cả các thành phố hoặc phố huyện nên hàng ngày có rất nhiều khách hàng đến mua dê tại các nông hộ để phục vụ cho các nhà hàng này. Người dân có thể bán dê dễ dàng tại nhà hay bán tại chợ. ở một số tỉnh biên giới, người dân có thể bán dê sang cả Việt Nam. Phần lớn dê được xuất bán là dê trưởng thành. Khi dê đã trưởng thành có khối lượng khoảng 25 - 30 kg thường được bán cho khách mua để làm thịt hoặc làm giống. ở Lào, con dê còn được sử dụng làm quà biếu. 


Tham gia vào chuỗi tiêu thụ dê còn có các thương lái ở các xóm và thị trấn với nhiều hoạt động khác nhau gồm thu gom, vận chuyển, giết mổ, bán buôn, bán lẻ. Sản phẩm cuối cùng là thịt dê và các sản phẩm khác sau giết mổ như xương, mỡ, lông… được bán cho các nhà hàng hay người tiêu dùng có nhu cầu. Các nhà hàng chuyên kinh doanh các món ăn từ thịt dê nhằm phục vụ cho thực khách và các cuộc liên hoan, hội nghị... là thị trường tiêu thụ thịt dê chính ở Lào. Nguyên liệu được cung cấp bởi các tư thương chuyên đi mua dê từ các hộ chăn nuôi. Những người có nhu cầu sử dụng thịt dê trong một số các thủ tục như ma chay, liên hoan, lễ tết … thường mua dê thông qua các tư thương hoặc mua trực tiếp tại các hộ chăn nuôi dê. 


Kết quả điều tra số dê bán ra trong năm 2009 của 126 hộ nuôi dê được tổng hợp trong bảng 8. 


		Bảng 8. Số lượng dê bán hàng năm của hộ chăn nuôi (năm 2009)

Sô dê bán/năm

		Số hộ

		Tỷ lệ (%)



		0

		17

		13,49



		1- 5

		64

		50,79



		6-10

		38

		30,17



		11-15

		6

		4,76



		>15

		1

		0,79



		Cộng

		126

		100,00





Bình thường mỗi năm một hộ chăn nuôi dê có thể bán 3 - 5 con dê, thậm chí trên 10 con. Dê thuộc loài gia súc nhỏ được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, dễ bán nên chăn nuôi dê đã giúp được nhiều hộ dân thoát khỏi những khó khăn trước mắt. Qua điều tra chúng tôi thấy rằng các nông hộ có chăn nuôi dê mặc dù nuôi với quy mô nhỏ nhưng mỗi năm có thể thu được hàng triệu kíp từ bán dê mà không cần đầu tư nhiều chi phí.


4. KẾT LUẬN 

Chăn nuôi dê ở Lào còn mang tính quảng canh, quy mô nhỏ lẻ, ít đầu tư. Thức ăn chủ yếu là cây cỏ tự nhiên do dê chăn thả tự kiếm. Giống dê được nuôi chủ yếu là dê địa phương (Lạt) và được phối giống tự nhiên không kiểm soát. Chuồng trại đơn giản làm bằng gỗ, tre, nứa, lá hoặc không có chuồng. Tỷ lệ mắc bệnh và chết của dê khá cao. Dê dễ bán tại nhà, ở chợ hay xuất khẩu. Nước Lào có nhiều tiềm năng chăn nuôi dê nhưng để phát triển bền vững cần giải quyết tốt hơn các vấn đề về giống, thức ăn, chăm sóc quản lý và vệ sinh thú y.
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